xâm nhập mặn ở đồng bằng sông cửu long
Tháng 4 năm 2010
I. Thực trạng xâm nhập mặn trên sông rạch ở 4 vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long

1.1. Vùng hai sông Vàm Cỏ (thuộc địa phận tỉnh Long An).
Xâm nhập mặn trên sông Vàm Cỏ (sông chính) và trên hai nhánh Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây độ mặn trong tháng 4/2010 cao hơn tháng 3/2010 và đạt trị số cao nhất tháng vào kỳ triều cường cuối tháng 4/2010.
1). Trên sông Vàm Cỏ: 
Độ mặn tại Cầu Nổi ngày 18/4/2010 đạt 21,0 g/l cao hơn 2,1 g/l so với kỳ triều cường cuối tháng 3/2010 (ngày 31/3/2010 đạt 17,9 g/l ).
2). Trên sông Vàm Cỏ Đông:
Độ mặn tại Bến Lức ngày 18/4/2010 đạt 12,6 g/l cao hơn 2,7 g/l so với kỳ triều cường cuối tháng 3/2010 (ngày 31/3/2010 đạt 9,9 g/l ).

3). Trên sông Vàm Cỏ Tây: 
Độ mặn tại Tân An ngày 30/4/2010 đạt 11,2 g/l cao hơn 3,2 g/l so với thời gian cuối tháng 3/2010 (ngày 31/3/2010 đạt 8,0 g/l ).
Ranh mặn 4,0 g/l cuối tháng 4/2010 trên sông Vàm Cỏ Đông vượt qua cầu Bến Lức lên tới cầu An Hạ (huyện Đức Hòa) và cách cửa sông trên 70 km; trên sông Vàm Cỏ Tây vượt qua cầu Kỳ Son lên tới cầu La Khoa (huyện Thạnh Hóa) và cách cửa sông trên 75 km. 
Độ mặn lớn nhất trên sông tháng 4/2010 tăng so với tháng 3/2010 từ 2,0 g/l – 3,2 g/l.
1.2. Vùng cửa sông Cửu Long (thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng).
1). Xâm nhập mặn trên sông Cửa Tiểu (thuộc tỉnh Tiền Giang):
Độ mặn tại Vàm Kênh (gần cửa biển) ngày 18/4/2010 đạt 27,5 g/l cao hơn 2,3 g/l so với cùng kỳ tháng 3/2010 (ngày 31/3/2010 đạt 25,2 g/l ).

Độ mặn tại Vàm Giồng ngày 30/4/2010 đạt 9,2 g/l cao hơn 0,4 g/l (ngày 30/3/2010 đạt 8,8 g/l).

Độ mặn tại cống Xuân Hòa ngày 19/4/2010 đạt 3,6 g/l cao hơn 0,1 g/l (ngày 30/3/2010 đạt 3,5 g/l).

Độ mặn tại vàm Tân Mỹ Chánh (cách trung tâm thành phố Mỹ Tho 4 km) ngày 18/4/2010 đạt 3,6 g/l cao hơn 0,1 g/l (ngày 30/3/2010 đạt 3,5 g/l).

Độ mặn tại An Định ngày 18/4/2010 đạt 3,7 g/l tăng 0,8 g/l so với cùng kỳ tháng 3/2010 (ngày 31/3/2010 đạt 2,9 g/l ).

Ranh giới mặn 4,0 g/l trên sông cửa Tiểu đã lên tới gần cống Xuân Hòa và cách cửa biển gần 50 km; 
Kỳ triều cường cuối tháng 4/2010 (từ ngày 16-18/4/2010) ranh giới mặn 1,0 g/l đã vượt qua trạm đo Đồng Tâm tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành (độ mặn ngày 18/4/2010 tại Đồng Tâm đạt 1,5 g/l) cách cửa biển trên 60 km. 
Mức tăng nồng độ mặn lớn nhất trên sông tháng 4/2010 so với tháng 3/2010 từ 0,1 g/l - 2,3 g/l.
2). Xâm nhập mặn trên sông Cửa Đại (giữa hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre):

Độ mặn tại Bình Đại ngày 18/4/2010 đạt 25,0 g/l giảm 2,1 g/l so với kỳ cuối tháng 3/2010 (ngày 31/3/2010 đạt 27,1 g/l ).
Độ mặn tại Lộc Thuận ngày 17/4/2010 đạt 18,5 g/l cao hơn 5,0 g/l so với kỳ cuối tháng 2/2010 (ngày 31/3/2010 đạt 13,5 g/l ).
Độ mặn tại vàm Giao Hòa ngày 2/4/2010 đạt 5,8 g/l cao hơn 1,2 g/l so với kỳ triều cường cuối tháng 3/2010 (ngày 23/3/2010 đạt 4,6 g/l ).
Ranh giới độ mặn 4,0 g/l đã vượt qua vàm Giao Hòa và cách biển trên 45 km; mức tăng độ mặn nhìn chung so với tháng 3/2010 từ 1,2 g/l - 5,0 g/l
3). Xâm nhập mặn trên sông Hàm Luông (thuộc Bến Tre):


Độ mặn tại An Thuận ngày 2/4/2010 đạt 28,3 g/l giảm 1,7 g/l so với kỳ tháng 3/2010 (ngày 31/3/2010 đạt 30,0 g/l ).


Độ mặn tại Sơn Đốc ngày 1/4/2010 đạt 18,3 g/l cao hơn 1,2 g/l so với kỳ tháng 3/2010 (ngày 31/3/2010 đạt 17,1 g/l ).
Độ mặn tại cống Cái Bông (trên sông Hàm Luông) ngày 1/4/2010 đạt 18,5 g/l giảm 0,1 g/l so với kỳ triều cường cuối tháng 3/2010 (ngày 22/3/2010 đạt 18,6 g/l ); tại cống Cái Mít (trên sông Hàm Luông) ngày 14/4/2010 đạt 10,5 g/l cao hơn 3,2 g/l so với kỳ triều cường cuối tháng 3/2010 (ngày 22/3/2010 đạt 7,3 g/l).

4). Xâm nhập mặn trên sông Cổ Chiên (giữa hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh):

Độ mặn tại Hưng Mỹ (cửa Cung Hầu) ngày 20/4/2010 đạt 15,9 g/l thấp hơn 1,4 g/l so với kỳ cuối tháng 3/2010 (ngày 29/3/2010 đạt 17,3 g/l ).
Độ mặn tại Trà Vinh ngày 1/4/2010 đạt 9,9 g/l thấp hơn 0,8 g/l so với kỳ cuối tháng 2/2010 (ngày 31/3/2010 đạt 10,7 g/l ).

Độ mặn tại cống Láng Thé (phía sông) ngày 19/4/2010 đạt 6,3 g/l thấp hơn 1,5 g/l kỳ triều cường cuối tháng 3/2010 (ngày 26/3/2010 đạt 7,8 g/l ); tại cống Cái Hóp (phía sông) ngày 19/4/2010 đạt 4,0 g/l thấp hơn 1,6 g/l vào thời gian cuối tháng 2/2010 (ngày 28/3/2010 đạt 5,6 g/l ).


Ranh giới độ mặn 4,0 g/l trên sông Cổ Chiên đã vượt qua cống Cái Hóp và cách biển trên 50 km; mức giảm độ mặn so với tháng 3/2010 từ 0,8 g/l đến 1,6 g/l.
5). Xâm nhập mặn trên sông Hậu (giữa hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng):

Độ mặn tại Trà Kha (cửa Định An) ngày 1/4/2010 đạt 18,9 g/l thấp hơn 2,6 g/l so với  kỳ tháng 3/2010 (ngày 29/3/2010 đạt 21,5 g/l ).

Độ mặn tại Trần Đề (cửa Trần Đề) ngày 2/4/2010 đạt 26,2 g/l cao hơn 0,5 g/l so với tháng 3/2010 (ngày 31/3/2010 đạt 25,7 g/l ).

Độ mặn tại Cầu Quan ngày 2/4/2010 đạt 9,8 g/l thấp hơn 2,0 g/l so với kỳ tháng 3/2010 (ngày 30/3/2010 đạt 11,8 g/l ).


Độ mặn tại Đại Ngãi ngày 2/4/2010 đạt 11,5 g/l thấp hơn 0,1 g/l so với tháng 3/2010 (ngày 30/3/2010 đạt 11,6 g/l ).

Ranh giới độ mặn 4 g/l vượt qua rạch Cần Chông thuộc Trà Vinh (ngày 19/4/2010 đạt 8,9 g/l) và cách biển trên 50 km; độ mặn nhìn chung giảm nhẹ so với tháng 3/2010 từ 0,1 g/l đến 2,6 g/l.
1.3. Vùng ven biển Tây (thuộc tỉnh Kiên Giang và Hậu Giang).
1). Xâm nhập mặn trên sông Kiên (thị xã Rạch Giá-Kiên Giang):

Độ mặn tại trạm Rạch Giá (gần cửa biển) ngày 18/4/2010 đạt 23,0 g/l giảm 0,9 g/l so với kỳ tháng 3/2010 (ngày 28/3/2010 đạt 23,9 g/l ).
2). Xâm nhập mặn trên sông Cái Lớn (thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang):

Độ mặn tại Xẻo Rô (trạm gần biển Tây) ngày 18/4/2010 đạt 23,3 g/l cao hơn 4,9 g/l so với kỳ tháng 3/2010 (ngày 28/3/2010 đạt 18,4 g/l ).

Độ mặn tại Gò Quao ngày 18/4/2010 đạt 15,5 g/l cao hơn 4,7 g/l so với kỳ tháng 3/2010 (ngày 29/3/2010 đạt 10,8 g/l ).


Ranh giới độ mặn 4,0 g/l trên sông Cái Lớn đã vượt qua ranh giới tỉnh Kiên Giang sang phần đất của tỉnh Hậu Giang (qua ngã ba Nước Trong); độ mặn tháng 4/2010 tăng so với tháng 3/2010 nhìn chung trong khoảng từ 0,1 g/l - 4,9 g/l.

3). Xâm nhập mặn trên sông Cái Lớn (thuộc địa phận tỉnh Hậu Giang):


Chú thích: Riêng khu vực sông Cái Lớn  kể từ cầu Cái Tư trên sông Cái Lớn tới thị xã Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang); nhờ vào lượng nước trên kênh rạch trên địa phận tỉnh Kiên Giang chuyển ra sông Cái Lớn góp phần làm giảm xâm nhập mặn ở khu vực này.

Độ mặn tại ngã ba Nước Trong ngày 19/4/2010 đạt 9,5 g/l cao hơn kỳ triều cường tháng 3/2010 là 1,4 g/l (ngày 23/3/2010 đạt 8,1 g/l ).


Tại cầu 2/9 (trung tâm thị xã Hậu Giang) độ mặn ngày 13/4/2010 đạt 1,2 g/l (chỉ đột xuất trong ngày 13/4/2010) hầu như trong cả tháng 4/2010 chưa bị nước mặn xâm nhập.


Ranh mặn 4 g/l sông Cái Lớn qua (địa phận của Kiên Giang) và qua ngã ba Nước Trong (thuộc Hậu Giang) và cách biển trên 51 km. Độ mặn trên sông Cái Lớn tăng từ 1,2 g/l - 1,4 g/l so với cùng kỳ triều cường cuối tháng 3/2010. 

1.4. Vùng bán Đảo Cà Mau (thuộc địa phận tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng)
1). Xâm nhập mặn trên sông Ông Đốc (thuộc địa phận tỉnh Cà Mau):

Độ mặn tại trạm Sông Đốc (gần biển Đông) ngày 17/4/2010 đạt 38,5 g/l cao hơn 5,3 g/l so với cùng kỳ tháng 3/2010 (ngày 29/3/2010 đạt 33,2 g/l ).

Độ mặn tại trạm Cà Mau (chi lưu của sông Ông Đốc) ngày 17/4/2010 đạt 34,1 g/l cao hơn 2,8 g/l so với kỳ tháng 3/2010 (ngày 31/3/2010 đạt 31,3 g/l ).

Mức độ tăng độ mặn lớn nhất tháng 4/2010 so với tháng 3/2010 từ 2,8 g/l - 5,3 g/l.

2). Xâm nhập mặn trên sông (địa phận tỉnh Bạc Liêu):
Độ mặn trên sông Gành Hào:








Vị trí trạm Gành Hào (gần biển Đông) ngày 17/4/2010 đạt 31,7 g/l cao hơn 0,5 g/l so với kỳ tháng 3/2010 (ngày 11/3/2010 đạt 31,2 g/l ).
Độ mặn trên kênh Quản Lộ-Phụng Hiệp:

Xâm nhập mặn vào hệ thống kênh từ ba phía; nước mặn xâm nhập từ biển Tây theo sông Cái Lớn vào kênh Ngan Dừa thuộc một phần đất nông nghiệp thuộc huyện Hồng Dân phần giáp ranh với tỉnh Sóc Trăng.

Nước mặn xâm nhập qua hệ thống cống, đập từ phía tỉnh Cà Mau còn bỏ ngỏ vào địa phận tỉnh Bạc Liêu.

Nước mặn xâm nhập từ khu vực nuôi tôm 25.000 ha của Bạc Liêu  (nguồn nước mặn được lấy từ biển Đông) qua cống Láng Trâm, Hộ Phòng và Giá Rai. 

Ranh mặn 4 g/l đã vượt qua ranh giới tỉnh Bạc Liêu với Sóc Trăng theo tuyến Kênh Quản Lộ-Phụng Hiệp đến gần đầu kênh Nàng Rền (cách ranh giới hai tỉnh 5 km) thuộc địa phận tỉnh Sóc Trăng vào vùng lúa Xuân hè của tỉnh Sóc Trăng và tiếp tục vào khu vực lúa Xuân hè của tỉnh Bạc Liêu.

 Độ mặn lớn nhất kỳ triều cường cuối tháng 4/2010 ở một số vị trí trên kênh Quản Lộ-Phụng Hiệp:

Tại ngã tư Ninh Qưới (gần khu vực nuôi tôm nước mặn) độ mặn ngày 17/4/2010 đạt 30,0 g/l cao hơn kỳ triều cường cuối tháng 3/2010 là 25,6 g/l (ngày 25/3/2010 đạt 5,4 g/l ).

Tại ranh tỉnh Bạc Liêu-Sóc Trăng độ mặn 13/4/2010 đạt 17,1 g/l cao hơn kỳ triều cường cuối tháng 3/2010 là 10,5 g/l (ngày 24/3/2010 đạt 6,6 g/l ).

Tại đầu kênh Nàng Rền (tỉnh Sóc Trăng) độ mặn ngày 11/4/2010 đạt 24,7 g/l cao hơn kỳ triều cường cuối tháng 3/2010 là 21,3 g/l (ngày 24/3/2010 đạt 3,4 g/l ).

Mức tăng độ mặn trên kênh rạch trong kỳ triều cường cuối tháng 4/2010 so với kỳ triều cường cuối tháng 3/2010 trong khoảng từ 10,0 g/l đến 21,3 g/l.

3). Xâm nhập mặn trên sông (địa phận tỉnh Sóc Trăng):

Độ mặn tại trạm Sóc Trăng trên sông Máspero (thị xã Sóc Trăng): thuộc chi lưu của sông Mỹ Thanh ngày 16/4/2010 đạt 5,2 g/l cao hơn 1,0 g/l so với kỳ tháng 3/2010 (ngày 30/3/2010 đạt 4,2 g/l ).

Độ mặn tại trạm Thạnh Phú trên sông Nhu Gia (thuộc chi lưu của sông Mỹ Thanh) ngày 30/4/2010 đạt 15,8 g/l cao hơn 4,0 g/l so với kỳ tháng 3/2010 (ngày 31/3/2010 đạt 11,8 g/l ).

Ranh mặn 4,0 g/l đã vào sâu vượt qua hệ thống sông rạch thuộc trung tâm thị xã Sóc Trăng.

Nhận xét:


+ Diễn biến xâm nhập mặn tháng 4 năm 2010 trên hệ thống sông rạch ở 4 vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy mức độ xâm nhập mặn về trị số và chiều dài xâm nhập mặn đạt lớn nhất so với tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2010; đặc biệt là kỳ triều cường cuối tháng 4 (từ ngày 15/4/2010 đến ngày 20/4/2010); 
+ Độ mặn hầu hết ở các vị trí đạt trị số cao nhất so với cùng kỳ thời gian tháng 4 trong 9 năm từ 2002-2010 và bất lợi nhất trên phạm vi 9 tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long (bảng 1.1); loại trừ một số vị trí có độ mặn nhỏ hơn kỳ tháng 4 năm 2005 (mùa khô năm 2005 xâm nhập mặn bất lợi và gây nhiều thiệt hại cho lúa và hoa màu ở bốn vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long). 
	Bảng 1.1: Độ lớn nhất (g/l) tháng 4 qua 9 năm (2002-2010) 

	Tại 4 trạm đo mặn điển hình ở 4 vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long

	
	
	
	
	

	Năm
	 Hai sông Vàm Cỏ
	Cửa sông Cửu Long
	Ven biển Tây
	Bán đảo Cà Mau

	
	Trạm: Bến Lức           (tỉnh Long An)
	Trạm: Trà Vinh            (tỉnh Trà Vinh)
	Trạm: Gò Quao              (tỉnh Kiên Giang)
	Trạm: Đại Ngãi                 (tỉnh Sóc Trăng)

	2002
	8,9
	7,4
	15,5
	8,7

	2003
	5,6
	5,8
	3,9
	7,2

	2004
	9,2
	9,3
	9,2
	13,1

	2005
	15,4
	9,5
	16,3
	6,2

	2006
	4,2
	9,0
	7,7
	5,5

	2007
	6,6
	9,5
	8,0
	11,2

	2008
	7,4
	8,3
	8,4
	6,9

	2009
	5,7
	6,5
	13,1
	11,5

	2010
	12,6
	9,9
	15,5
	11,5


+ Diện tích(*) bị ảnh hưởng xâm nhập mặn vào tháng 4/2010 ở 4 vùng ven biển ĐBSCL: Nhờ vào các công trình ngăn mặn ở ĐBSCL, diện tích lan truyền mặn vào hệ thống kênh rạch nội đồng đã giảm, mặc dù sự lan truyền mặn trên dòng chính vẫn ở dạng tự nhiên, chịu sự chi phối của thủy triều biển Đông, biển Tây, lượng nước thượng nguồn sông Mêkong và lượng mưa ở mỗi vùng trong tháng. Bước đầu sơ bộ xác định diện tích bị ảnh hưởng xâm nhập mặn ứng với nồng độ lớn hơn 4 g/l thời kỳ triều cường cuối tháng 4/2010 đạt khoảng 1.321.300 ha, tập trung chủ yếu ở vùng Ven biển Tây và Bán đảo Cà Mau; Xem bảng 1.2.

Bảng 1.2:   Diện tích lan truyền mặn (ha) tháng 4 năm 2010 ở ĐBSCL 
	TT
	Vùng ven biển
	Thời gian

Kỳ triều cường

cuối tháng 4/2009

	1
	Hai sông Vàm Cỏ
	56.800

	2
	Cửa sông Cửu Long
	188.600

	3
	Ven biển Tây
	410.500

	4
	Bán đảo Cà Mau
	665.400

	Toàn đồng bằng sông Cửu Long
	1.321.300


(*) Chú thích: Hệ thống sông rạch khống chế một diện tích (tự nhiên) mà nước mặn xâm nhập vào sông rạch với nồng độ > 4 g/l.

 II. Đánh giá khả năng xâm nhập mặn vào tháng 5 năm 2010.


Trong điều kiện biến đổi khí hậu, Elnino hoạt động mạnh dẫn đến thời tiết bất thường; trong tháng 5 năm nay có thể sẽ còn tiếp tục nắng nóng. 
Tuy nhiên vào những ngày đầu tháng 5/2010 đã xuất hiện những trận mưa ở Đồng bằng sông Cửu Long; nhiệt độ không khí trong ngày đã hạ xuống so với tháng 4/2010. 
Theo số liệu đo mặn trên hệ thống sông rạch ở Đồng bằng sông Cửu Long xâm nhập mặn đã giảm rõ rệt cả về trị số và chiều dài xâm nhập mặn. 
III. ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long
3.1. ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến lúa đông xuân 2009-2010 
+ Diện tích lúa đông xuân các tỉnh ven biển: Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và Bến Tre: 620.000 ha/1.545.000 ha chiếm 40% diện tích toàn đồng bằng (xem phụ lục 1).
+ Diện tích bị xâm nhập mặn cao nhất khoảng 100.000 ha/ 650.000 ha, chiếm 16% diện tích canh tác lúa của các tỉnh nói trên, địa bàn ảnh hưởng mặn gồm: 
Huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, thị xã Gò Công, Chợ Gạo, Tân Phú Đông thuộc tỉnh Tiền Giang; 
Huyện Cầu Ngang, Trà Cú, Tiểu Cần, Châu Thành thuộc tỉnh Trà Vinh; 
Huyện Mỹ Xuyên, Long Phú thuộc tỉnh Sóc Trăng; 
Huyện Hồng Dân, Phước Long, Giá Rai thuộc tỉnh Bạc Liêu; 
Huyện An Minh, An Biên, Hòn Đất thuộc tỉnh Kiên Giang;

Một số ít diện tích tại các huyện Long Mỹ, Vị Thanh thuộc tỉnh Hậu Giang.
+ Mức độ ảnh hưởng mặn ở các địa phương ven biển Đồng bằng sông Cửu Long:
(1) Tiền Giang: không bị ảnh hưởng, chỉ diễn ra khô hạn cục bộ khoảng 4.000 ha tại các huyện nói trên.

(2) Trà Vinh: nước mặn chưa xâm nhập vào vùng canh tác lúa đông xuân

(3) Bến Tre khoảng 19 ha tại huyện Bình Đại bị ảnh hưởng mặn khi lúa trổ.

(4) Sóc Trăng: nước mặn tác động mạnh đến khoảng 17.000 ha lúa xuân hè tại các huyện Long Phú, Mỹ Xuyên.
(5) Bạc Liêu: xâm nhập mặn trong đầu tháng 2 có ảnh hưởng đến khoảng 2.000 ha/44.000 ha lúa đông xuân (huyện Hồng Dân và Phước Long), tuy nhiên chưa gây thiệt hại. Xâm nhập mặn tác động mạnh tại huyện Giá Rai khoảng 1.600 ha.

(6) Kiên Giang: có khoảng 2.900 ha lúa bị khô hạn (huyện An Minh và An Biên), năng suất giảm đáng kể.
(7) Cà Mau: mặn không ảnh hưởng đến lúa vì diện tích lúa trên đất nuôi tôm đã thu hoạch xong.

(8) Hậu Giang: ảnh hưởng của xâm nhập mặn là không cao. 
Như vậy xét ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến lúa đông xuân ở đồng bằng sông Cửu Long đã diễn biến bất lợi cho sản xuất so với trung bình nhiều năm.

(Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh ven biển ĐBSCL, Cục trồng trọt tháng 3/2010)

3.2. ảnh hưởng của xâm nhập mặn và khô hạn đối với lúa Xuân hè và Hè thu năm 2010
3.2.1. ảnh hưởng của mặn và khô hạn đối với lúa Xuân hè  

+ Diện tích lúa xuân hè đến đầu tháng 3/2010 đã xuống giống: 87.049 ha tại cá tỉnh Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Sóc Trăng (xem phụ lục 2); vào cuối tháng 3 diện tích sẽ tăng lên trên 120.000 ha (diện tích tăng thêm từ tỉnh Tiền Giang: 40.000 ha). 
+ Toàn bộ diện tích nói trên đều bị ảnh hưởng mạnh của hạn hán.

(Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh ven biển ĐBSCL, Cục trồng trọt tháng 3/2010)

3.2.2. ảnh hưởng của mặn và khô hạn đối với lúa Hè thu
+ Diện tích lúa hè thu 2010 dự kiến 1.620.000 ha, tương đương cùng kỳ năm 2009. Thời vụ khuyến cáo xuống giống vào nửa cuối tháng 4, tháng 5 (cho những vùng chủ động nước tưới) đến đầu tháng 6 (cho những vùng sử dụng nước mưa).
+ Diện tích nguy cơ hạn đầu vụ cần phải hỗ trợ bơm tưới để xuống giống được trong tháng 4 và 5 theo thời vụ khuyến cáo khoảng 550.000 ha (Long An: 50.000 ha, Tiền Giang: 30.000 ha, Trà Vinh: 30.000 ha, Vĩnh Long: 20.000 ha, Sóc Trăng: 40.000 ha, Hậu Giang: 30.000 ha, Kiên Giang: 120.000 ha, Bạc Liêu: 20.000 ha, Cà Mau: 20.000 ha, Bến Tre: 10.000 ha, An Giang: 80.000 ha, Đồng Tháp: 80.000 ha, Cần Thơ: 20.000 ha).
+ Hỗ trợ kinh phí bơm tưới xuống giống trong tháng 4: 550.000 ha với kinh phí cho một lần bơm tưới là 400.000 đồng/ha. Tổng kinh phí cần hỗ trợ là 220 tỉ đồng (chi tiết xem phụ lục 3).
(Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh ven biển ĐBSCL, Cục trồng trọt tháng 3/2010)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2010

                                                                                    Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam  
                                                                  28 Hàm Tử - Phường 1 - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh 
                                                                                                         GSTS. Lê Sâm

Phụ lục 1: Tình hình sản xuất lúa Đông xuân đến ngày 10/3/2010
	TT
	Địa phương
	Kế hoạch

(ha)
	Xuống giống

(ha)
	% so kế hoạch

(ha)
	Thu hoạch

(ha)
	Năng suất

(tÊn/ha)
	Sản lượng

(tÊn)
	% thu hoạch so DT xuống giống

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	Cộng
	1.548.049
	1.564.425
	101,1
	677.486
	6,51
	4.408.425
	43,31

	1
	Long An
	250.000
	250.493
	100,2
	87.893
	5,53
	486.048
	35,09

	2
	Đồng Tháp
	205.000
	207.732
	101,3
	135.576
	7,16
	970.724
	65,26

	3
	An Giang
	234.000
	234.071
	100,0
	45.911
	7,02
	322.295
	19,61

	4
	Tiền Giang
	82.000
	82.272
	100,3
	20.000
	6,48
	129.600
	24,31

	5
	Vĩnh Long
	67.600
	67.147
	99,3
	28.192
	6,79
	191.424
	41,99

	6
	Bến Tre
	21.200
	21.200
	100,0
	250
	5,40
	1.350
	1,18

	7
	Kiên Giang
	280.000
	284.145
	101,5
	169.641
	6,65
	1.128.113
	59,70

	8
	Cần Thơ
	89.449
	89.673
	100,3
	41.641
	7,13
	296.900
	46,44

	9
	Hậu Giang
	82.300
	84.505
	102,7
	23.666
	6,70
	158.562
	28,01

	10
	Trà Vinh
	56.000
	59.516
	106,3
	15.000
	5,80
	87.000
	25,20

	11
	Sóc Trăng
	138.500
	139.040
	100,4
	96.726
	5,72
	553.273
	69,57

	12
	Bạc Liêu
	42.000
	44.631
	106,3
	12.990
	6,40
	83.136
	29,11

	13
	Cà Mau
	0
	0
	0,0
	
	
	0
	0,00


Phụ lục 2: Tình hình sản xuất lúa Hè Thu đến ngày 10/3/2010
	TT
	Địa phương
	Kế hoạch hè thu (ha)
	Xuống giống xuân hè (ha)
	% so kế hoạch

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	Cộng
	1.618.000
	87.049
	5,38

	1
	Long An
	201.500
	8.000
	3,97

	2
	Đồng Tháp
	196.000
	22.293
	11,37

	3
	An Giang
	231.000
	0
	0,00

	4
	Tiền Giang
	122.000
	0
	0,00

	5
	Vĩnh Long
	63.000
	4.450
	7,06

	6
	Bến Tre
	24.000
	0
	0,00

	7
	Kiên Giang
	275.000
	0
	0,00

	8
	Cần Thơ
	86.000
	0
	0,00

	9
	Hậu Giang
	78.000
	915
	1,17

	10
	Trà Vinh
	82.500
	0
	0,00

	11
	Sóc Trăng
	167.000
	51.391
	30,77

	12
	Bạc Liêu
	56.000
	0
	0,00

	13
	Cà Mau
	36.000
	0
	0,00


Phụ lục 3: Đề nghị hỗ trợ bơm tưới xuống giống lúa hè thu 2010 ĐBSCL
	TT
	Địa phương
	Kế hoạch hè thu
	Hỗ trợ bơm tưới xuống giống
	% so với diện tích kế hoạch

	
	
	
	Diện tích (ha)
	Mức đề nghị 20 lít xăng/ha và chi phí thuê máy
	Thành tiền 

(tỉ đồng)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	Tổng
	1.618.000
	550.000
	400.000đ/ha
	220,0
	34,0

	1
	Long An
	201.500
	50.000
	400.000
	20,0
	24,8

	2
	Đồng Tháp
	196.000
	80.000
	400.000
	32,0
	40,8

	3
	An Giang
	231.000
	80.000
	400.000
	32,0
	34,6

	4
	Tiền Giang
	122.000
	30.000
	400.000
	12,0
	24,6

	5
	Vĩnh Long
	63.000
	20.000
	400.000
	8,0
	31,7

	6
	Bến Tre
	24.000
	10.000
	400.000
	4,0
	41,7

	7
	Kiên Giang
	275.000
	120.000
	400.000
	48,0
	43,6

	8
	Cần Thơ
	86.000
	20.000
	400.000
	8,0
	23,3

	9
	Hậu Giang
	78.000
	30.000
	400.000
	12,0
	38,5

	10
	Trà Vinh
	82.500
	30.000
	400.000
	12,0
	36,4

	11
	Sóc Trăng
	167.000
	40.000
	400.000
	16,0
	24,0

	12
	Bạc Liêu
	56.000
	20.000
	400.000
	8,0
	35,7

	13
	Cà Mau
	36.000
	20.000
	400.000
	8,0
	55,6
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